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Bản cáo bạch
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 

(PTS HAIPHONG)
(Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu tiên số 0203000035 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 27/12/2000)

ĐĂNG Ký CỔ PHIẾU

TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

1. Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Địa chỉ trụ sở:
Số 16 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Điện thoại:

(031) 3 837 441



Fax: 


(031) 3 765 194

Email:


ptshp@petrolimex.com.vn
2. Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Địa chỉ:


Số 24 Cù Chính Lan - Q.Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại:

(031) 3 842 335 / 3 821 405

Fax:



(031) 3 746 266

Email:


chungkhoanhaiphong@hn.vnn.vn
Website: 

http://www.hpsc.com.vn
3. Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: 


Đào Thanh Liêm



Chức vụ:


Uỷ viên Hội đồng quản trị

Địa chỉ:


Số 16 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Số điện thoại:

(031) 3 767 389 


Mobi: 0913.245463 

Fax:



(031) 3 765 194

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex Hải Phòng
Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu tiên số 0203000035 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 27/12/2000

ĐĂNG Ký CỔ PHIẾU

TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu: 

Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Mệnh giá: 





10.000 VNĐ/cổ phiếu

Tổng số lượng đăng ký:
 

1.740.000 cổ phiếu

Tổng giá trị đăng ký:  


17.400.000.000 VN§

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Trụ sở chính: 


Số 01 Lê Phụng Hiểu, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:


(84-4) 8 241 990

Fax: 
(84-4) 8 253 973


TỔ CHỨC TƯ VẤN:
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HASECO)
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Địa chỉ:

Số 24 Cù Chính Lan - Q.Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại:
(031) 3 821 405 / 3 842 335

Fax:


(031) 3 746 266

Email:

chungkhoanhaiphong@hn.vnn.vn
     Website:
     http://www.hpsc.com.vn
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I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức đăng ký - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 

Ông: Nguyễn Văn Hùng

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị










 Giám đốc Công ty
Bà:   Phạm Thị Ngọc Anh
Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán Tài chính
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn - Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Ông: Đoàn Văn Minh

Chức vụ: Giám đốc
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

	UBCKNN:
	Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

	TTGDCKHN:
	Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

	Công ty:
	Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 

	H§QT:
	Hội đồng quản trị

	BKS:
	Ban Kiểm soát

	V§L:
	Vốn Điều lệ

	Tổ chức tư vấn:
	Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

	Điều lệ Công ty:
	Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 

	
	


III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG Ký

1.  Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Xí nghiệp Sửa chữa tàu Hồng Hà - một bộ phận trực thuộc Công ty Vận tải xăng dầu đường thuỷ I. 

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng là đơn vị thành viên của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07 tháng 12 năm 2000 của Bộ Thương Mại và được Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ nhất số 0203000035 ngày 27/12/2000.

 Một số thông tin chính về Công ty

· Tên công ty:

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ   Petrolimex Hải Phòng 

· Tên tiếng Anh:
haiphong Petrolimex transportation and services joint stock company

· Tên viết tắt:

PTS HAIPHONG
· Địa chỉ trụ sở:
Số 16 Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

· Điện thoại, fax:
Tel: (031) 3 837 441

Fax: (031) 3 765 194

· Vốn điều lệ: 

17.400.000.000 VN§
Khi chuyển sang công ty cổ phần năm 2000, vốn điều lệ đăng ký của Công ty là 8.100.000.000 VNĐ. Đến cuối năm 2004, Công ty nâng vốn điều lệ lần thứ nhất lên 11.600.000.000 VNĐ và sang năm 2005, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã phát hành thêm cổ phần để nâng vốn điều lệ lên thành 17.400.000.000 VNĐ.  

· Lĩnh vực hoạt động:

+ Kinh doanh vận tải. Kinh doanh xăng dầu và các sản phầm hoá dầu;

+ Sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải thuỷ. Sản xuất sản phẩm cơ khí;

+ Xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị, hàng hoá khác;

+ Dịch vụ hàng hải và các dịch vụ thương mại;

+ Kinh doanh, đại lý khí hoá lỏng;

+ Nạo vét luồng lạch, san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà, kinh doanh vật liệu xây dựng, môi giới, dịch vụ nhà đất;

+ Vận tải hành khách đường thuỷ và đường bộ;

+ Kinh doanh cảng biển;

+ Kinh doanh khách sạn, nhà hàng; kinh doanh kho bãi; kinh doanh nhà đất.

Với đặc thù là Công ty cổ phần được thành lập từ việc cổ phần hoá một bộ phận trực thuộc Công ty Vận tải xăng dầu đường thuỷ I - đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, nên Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng đã có những điều kiện thuận lợi nhất định ngay từ khi bắt đầu đi vào hoạt động. 

Đó là: Sự kế thừa các thành tựu đã đạt được, những truyền thống lao động, bề dày kinh nghiệm và sự nhất quán, đoàn kết nội bộ trong sản xuất - kinh doanh. Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, được sử dụng thương hiệu PETROLIMEX và được Tổng công ty tạo điều kiện giúp đỡ trong việc đầu tư kỹ thuật, vật chất và con người. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty được thừa hưởng thị trường vận tải xăng dầu bằng đường sông với đội tàu chở dầu lớn nhất phía Bắc do Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam chỉ định. Ngoài ra, với việc tiên phong trong lĩnh vực cổ phần hoá theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Công ty cũng được hưởng nhiều ưu đãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần làm giảm bớt khó khăn trong những năm đầu mới đi vào hoạt động theo mô hình mới.

Với những thuận lợi trên, từ khi hoạt động đến nay, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn đoàn kết, hăng say lao động và từng bước ổn định trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm sau luôn cao hơn năm trước. Thành tựu mà Công ty đạt được tuy mới chỉ là bước đầu nhưng đã khẳng định đường lối đúng đắn và lòng nhiệt huyết, quyết tâm lao động của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty. 

2.  Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty

Căn cứ để xây dựng mô hình bộ máy tổ chức quản lý của Công ty là Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản pháp lý có liên quan; được cụ thể hoá bằng bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Bản Điều lệ được thông qua lần đầu vào ngày 20/12/2000 và được sửa đổi, bổ sung tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hoặc người được cổ đông uỷ quyền. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ:

· Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

· Quyết định loại và tổng số cổ phần, các loại chứng khoán được quyền chào bán của từng loại. Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần do Hội đồng quản trị Công ty đề nghị; 

· Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, giải thể, tuyên bố phá sản, thanh lý tài sản trong trường hợp giải thể, phá sản Công ty;

· Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ, tăng giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

· Quyết định mua, bán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư tài chính có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% vốn chủ sở hữu được ghi trong sổ kế toán của Công ty tại thời điểm quyết định;

· Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của từng loại;

· Quyết định việc bán, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán; 

· Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

· Xem xét, xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;

· Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp hàng năm, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty do Hội đồng quản trị đề nghị;

· Nghe và chất vấn báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

· Quy định mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách (nếu có);

· Thông qua định hướng phát triển trung hạn và dài hạn của Công ty do Hội đồng quản trị đề nghị.

· Bầu ban kiểm phiếu không quá 3 người theo đề nghị của chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên có nhiệm kỳ 05 năm. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 3 thành viên cùng có nhiệm kỳ như nhiệm kỳ của HĐQT. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những vấn đề thuộc quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Giám đốc công ty

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong mọi giao dịch. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Giám đốc có các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 33 của Điều lệ Công ty.

Biểu đồ 1: Bộ máy quản lý điều hành hiện tại của Công ty
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Công ty có 01 đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.
3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 

3.1 Vốn điều lệ

Tại thời điểm thành lập công ty cổ phần vào năm 2000, vốn điều lệ đăng ký của Công ty là 8.100.000.000 đồng. Công ty đã nâng vốn điều lệ lần thứ nhất lên 11.600.000.000 đồng vào năm 2004. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/3/2005, Công ty đăng ký bổ sung nâng vốn điều lệ lên 17.400.000.000 đồng thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Công ty đã thực hiện phân phối cổ phiếu tăng thêm theo lộ trình sau: đến thời điểm 31/12/2005, vốn điều lệ thực góp là 16.270.000.000 đồng; đến 30/6/2006, Công ty đã phân phối toàn bộ số cổ phiếu còn lại của đợt phát hành và hoàn thành việc nâng vốn lên 17.400.000.000 đồng.
Tại thời điểm 30/9/2006, vốn điều lệ của Công ty có cơ cấu như sau:  

	STT
	Cổ đông
	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)
	Tỷ lệ %

	1
	Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam:
	887.400
	51%

	2
	Cổ đông khác:
	852.600
	49%

	
	     - Cổ đông trong doanh nghiệp
	226.920
	13%

	
	     - Cổ đông ngoài doanh nghiệp
	625.680
	36%

	
	Tổng cộng
	1.740.000
	100%


3.2 Cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 
Tại thời điểm thành lập (mệnh giá cổ phần là 100.000 VNĐ/cổ phần)
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam:

Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Người đại diện:

· Ông Nguyễn Đạo Thịnh 

· Ông Nguyễn Văn Hùng

· Ông Vũ Quang Khánh

· Ông Mai Thế Cung


Vốn góp: 24.300 cổ phần mệnh giá 100.000 VNĐ/cổ phần; chiếm 30% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập.

Các cổ đông sáng lập khác:

Người đại diện:

· Ông Nguyễn Trọng Thuỷ

· Ông Đào Thanh Liêm

Đại diện cho phần vốn góp 56.700 cổ phần mệnh giá 100.000 VNĐ/cổ phần; chiếm 70% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập. 

Tại thời điểm 30/09/2006 (mệnh giá cổ phần là 10.000 VNĐ/cổ phần)
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam:

Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, thành phố Hà Nội.

· Đại diện sở hữu:

· Ông Nguyễn Văn Hùng

· Ông Nguyễn Trọng Thuỷ

· Ông Đào Thanh Liêm

· Ông Mai Thế Cung

Vốn góp: 8.874.000.000 đồng tương ứng 887.400 cổ phần chiếm 51,0% VĐL.

· Sở hữu cá nhân: 

Ông Nguyễn Văn Hùng: 

Vốn góp: 279.100.000 đồng tương ứng 27.910 cổ phần, chiếm 1,6% VĐL. 

Địa chỉ: Số 18 Hồ Sen, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.


Ông Nguyễn Trọng Thuỷ: 

Vốn góp: 23.300.000 đồng tương ứng 2.330 cổ phần, chiếm 0,1% VĐL. 

Địa chỉ: Số 247 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.


Ông Đào Thanh Liêm:

Vốn góp: 174.000.000 đồng tương ứng 17.400 cổ phần, chiếm 1,0% VĐL. 

Địa chỉ: Số 44/384 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Ông Mai Thế Cung:

Vốn góp: 25.000.000 đồng tương ứng 2.500 cổ phần, chiếm 0,1% VĐL. 

Địa chỉ: Số 3/33 Trần Nhật Duật, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.


Hạn chế chuyển nhượng với cổ đông sáng lập:
Đến năm 2006, các hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập của Công ty đã hết hiệu lực. Vì vậy, sau khi đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của cổ đông sáng lập được chuyển nhượng theo các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
4. Danh sách công ty nắm cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký tại thời điểm 30/09/2006 

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam:

Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Người đại diện:

· Ông Nguyễn Văn Hùng

· Ông Nguyễn Trọng Thuỷ

· Ông Đào Thanh Liêm

· Ông Mai Thế Cung

Vốn góp: 8.874.000.000 đồng tương ứng 887.400 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; chiếm 51,0% vốn điều lệ. 

Danh sách công ty mẹ và công ty con:

Không có

5.  Logo và nhãn hiệu thương mại

Logo của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng: 


Tỷ lệ của logo là --> Cao : Rộng tương ứng 1 : 2

6. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh

Bảng 1: Chi tiết doanh thu giai đoạn 2004-2006 (Đơn vị tính: triệu VNĐ)     

	TT
	Chi tiết doanh thu
	Năm 2004
	Năm 2005
	6T/2006

	1
	 Vận tải sông
	  20.340 
	  29.332 
	17.539

	2
	 Sửa chữa đóng mới ph.tiện thuỷ
	  13.487 
	9.940
	6.415

	3
	 Kinh doanh thương mại
	  30.968 
	35.356
	23.655

	4
	 Doanh thu khác
	    1.688 
	276
	186

	
	 Tổng cộng
	66.483
	74.904
	47.795


(Nguồn: BCTC năm 2004-2005 đã kiểm toán và BCTC 6 tháng của Công ty).

Ghi chú: Doanh thu được trình bày trên báo cáo kiểm toán năm 2004 bao gồm cả doanh thu nội bộ; Từ năm 2005, đã loại trừ doanh thu nội bộ (chi tiết tại mục 6.1 đến mục 6.3 dưới đây);
6.1 Kinh doanh vận tải sông

Đây là hoạt động kinh doanh truyền thống và chủ đạo của Công ty từ khi còn là doanh nghiệp nhà nước. Sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần năm 2001, xác định đây vẫn là một lĩnh vực kinh doanh chủ đạo, Công ty đã tiến hành sắp xếp lại sản xuất, định biên lại lao động trên các tàu, bố trí lại các tuyến vận tải để khai thác tối đa năng lực vận tải của các tàu, tiết kiệm chi phí. Đồng thời Công ty cũng chú trọng đào tạo lại đội ngũ sỹ quan nhằm nâng cao tay nghề cũng như chất lượng dịch vụ. Và đặc biệt Công ty liên tục đầu tư và đóng mới các tàu vận tải để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Nhờ vậy uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao, được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm.

- Năng lực vận tải khi chuyển sang Công ty cổ phần:  

+ Số lượng phương tiện: 10 tàu.

+ Trọng tải: 5.400 tấn tương đương 6.400 m3
- Năng lực vận tải tính đến 30/06/2006:  

+ Số lượng phương tiện: 20 tàu tự hành và đoàn tàu kéo TD8203. (Bảng 2)
+ Trọng tải: 10.470 tấn tương đương 12.408 m3

Hiện nay, đội tàu vận tải của Công ty được bố trí trên các tuyến:
	+ Tuyến B12 - Khu vực I

+ Tuyến B12 - Bắc Ninh

+ Tuyến B12 - Phú Thọ (Bến Ghót)


	+ Tuyến B12 - Bắc Giang

+ Tuyến B12 - Hà Nam Ninh

+ Tuyến B12 - Khu vực III


     + Tuyến Lan Hạ - Hải Phòng


Bảng 2: Mô tả chi tiết năng lực phương tiện vận tải tại 30/06/2006

	STT
	Tên ph.tiện
	 Nguyên giá 
	 GTCL 
	Năng lực thiết kế
	Mô tả đăc tính kỹ thuật

	1
	PTS-01
	392.524.026
	199.547.466
	Tự hành 400T
	 L x B x D x d = 44 x 8,5 x 1,9 x 1,65 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	2
	PTS-02
	483.264.746
	302.782.373
	Tự hành 400T
	 L x B x D x d = 44 x 8,5 x 1,9 x 1,65 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	3
	PTS-03
	388.791.896
	198.023.570
	Tự hành 400T
	 L x B x D x d = 44 x 8,5 x 1,9 x 1,65 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	4
	PTS-04
	359.528.800
	158.055.145
	Tự hành 400T
	 L x B x D x d = 44 x 8,5 x 1,9 x 1,65 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	5
	PTS-06
	367.859.203
	196.333.289
	Tự hành 400T
	 L x B x D x d = 44 x 8,5 x 1,9 x 1,65 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	6
	PTS-07
	336.714.603
	182.349.255
	Tự hành 400T
	 L x B x D x d = 44 x 8,5 x 1,9 x 1,65 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	7
	PTS-08
	451.201.506
	171.083.886
	Tự hành 400T
	 L x B x D x d = 44 x 8,5 x 1,9 x 1,65 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	8
	PTS-11
	526.353.640
	397.288.669
	Tự hành 400T
	 L x B x D x d = 44 x 8,5 x 1,9 x 1,65 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	9
	PTS-12
	527.385.771
	399.036.768
	Tự hành 400T
	 L x B x D x d = 44 x 8,5 x 1,9 x 1,65 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	10
	PTS-14
	590.914.672
	456.566.236
	Tự hành 400T
	 L x B x D x d = 44 x 8,5 x 1,9 x 1,65 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	11
	PTS-16
	717.141.118
	551.571.877
	Tự hành 400T
	 L x B x D x d = 44 x 8,5 x 1,9 x 1,65 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	12
	PTS-20
	1.156.157.882
	988.994.972
	Tự hành 400T
	 L x B x D x d = 44 x 8,5 x 1,9 x 1,65 ; 135 cv ; VRSII chở dầu

	13
	PTS-21
	1.134.404.486
	1.037.025.256
	Tự hành 400T
	 L x B x D x d = 44 x 8,5 x 1,9 x 1,65 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	14
	PTS-22
	1.565.506.148
	1.504.937.585
	Tự hành 500T
	 L x B x D x d = 46,6 x 8,38 x 2,15 x 1,93 ; 135/120 x 2 cv ; VRSII chở dầu 

	15
	PTS-15
	666.014.685
	532.004.727
	Tự hành 450T
	 L x B x D x d = 47,84 x 8 x 2,2 x 1,9 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	16
	PTS-17
	764.667.508
	626.375.233
	Tự hành 450T
	 L x B x D x d = 47,84 x 8 x 2,2 x 1,9 ; 135 cv ; VRSII chở dầu 

	17
	PTS-10
	1.834.997.366
	1.429.064.568
	Tự hành 525T
	 L x B x D x d = 47,2 x 9,7 x 2,28 x 1,78 ; 120cv x 2 ; VRSI chở dầu 

	18
	PTS-18
	2.472.283.158
	2.112.441.876
	Tự hành 650T
	 L x B x D x d = 49,63 x 10,5 x 2,45 x 1,9 ; 120cv x 2 ; VRSI chở dầu 

	19
	PTS-19
	2.877.877.354
	2.638.771.424
	Tự hành 650T
	 L x B x D x d = 49,63 x 10,5 x 2,45 x 1,9 ; 120cv x 2 ; VRSI chở dầu 

	20
	PTS-05
	1.652.966.000
	919.593.353
	Tự hành 745T
	 L x B x D x d = 48,098 x 11 x 2,7 x 2,35 ; 135cv x 2 ; VRSI chở dầu 

	21
	TD82-03
	112.218.678
	33.064.404
	Tàu kéo 600T
	 L x B x D x d = 21,5 x 5,0 x 2,4 x 1,0 ; 225 cv  

	22
	D-08
	64.957.360
	19.139.230
	Sà lan 300T
	 L x B x D x d = 40,26 x 8,4 x 2,2 x 1,5 ; VRSII chở dầu 

	23
	XD-15
	53.371.385
	15.725.489
	Sà lan 400T
	 L x B x D x d = 38,0 x 8,5 x 1,9 x 1,55 ; VRSII chở dầu 

	Ghi chú
	
	
	
	

	
	L: Chiều dài     B: Chiều rộng
	
	VRSI: Vùng hoạt động giới hạn SI

	
	D: Chiều cao mạn tàu
	
	VRSII: Vùng hoạt động giới hạn SII

	
	d: Chiều chìm thiết kế
	
	cv: mã lực
	


Khi chuyển sang cổ phần năm 2001, theo chủ trương của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là tiến hành đấu thầu vận tải xăng dầu trên các tuyến. Tuy nhiên do các đơn vị vận tải xăng dầu ngoài xã hội phương tiện vận tải nhỏ lẻ và năng lực thấp không đáp ứng được yêu cầu nên Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị tự chỉ định thầu. Đây là một lợi thế rất lớn của Công ty vì ngoài việc là đơn vị thành viên của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, năng lực và uy tín vận tải của Công ty đã được khẳng định và có uy tín rất lớn đối với bạn hàng. Điển hình là tuyến vận tải B12 - Khu vực III, khi Công ty Xăng dầu khu vực III tổ chức đầu thầu vận tải năm 2001 công ty tham gia cùng 3 đơn vị bên ngoài và đã thắng thầu. Trong quá trình thực hiện, Công ty đã thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng và được bạn hàng đánh giá cao. Từ đó, Công ty Xăng dầu khu vực III đã chỉ định Công ty là đối tác vận chuyển trong các năm tiếp theo. 

Biểu đồ 2: Tăng trưởng doanh thu hoạt động vận tải qua các năm     
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Trong giai đoạn 2003 - 2005, doanh thu vận tải đường sông tăng lần lượt từ 17,425 tỷ vào năm 2003 lên 20,340 tỷ vào năm 2004 tương đương tăng 16,7%; và tiếp tục tăng lên 29,332 tỷ đồng tương đương tăng 44,2% vào năm 2005. 

Hoạt động vận tải là một hoạt động chủ đạo và hiệu quả nhất của Công ty trong nhiều năm qua. Hoạt động vận tải chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu và lợi nhuận của Công ty: bình quân năm 2004 - 2005, doanh thu hoạt động vận tải chiếm tỷ trọng khoảng từ 30% đến 38%; nhưng đem lại lợi nhuận lớn chiếm tỷ trọng khoảng từ 78% đến 88%. Trong hoạt động vận tải, căn cứ vào tình hình thực tế và để đảm bảo tốt yêu cầu của khách hàng, bên cạnh đội tàu hiện có Công ty còn thuê ngoài một số phương tiện vận tải và hưởng mức chiết khấu 5% trên tổng doanh thu.  

Trong thời gian tới, hoạt động vận tải vẫn là một hoạt động kinh doanh chính của Công ty và tiếp tục được ưu tiên đầu tư phát triển.       

6.2 Sửa chữa đóng mới phương tiện thuỷ

Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa đóng mới phương tiện thuỷ cho  02 đối tượng chính là cho khách hàng ngoài Công ty và cho nội bộ trong Công ty. Dịch vụ cung cấp nội bộ là việc sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế cho đội tàu gồm 20 chiếc và 03 đoàn tàu tự hành đang cung cấp dịch vụ vận tải xăng dầu đường sông của Công ty.     

Đây là một trong những lĩnh vực mà Công ty đã có truyền thống và nhiều kinh nghiệm. Khi bước sang Công ty cổ phần, lĩnh vực này được Công ty xác định là một trong những loại hình sản xuất cơ bản nhất, hỗ trợ đắc lực, góp phần lớn vào giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho vận tải. Tuy vậy kinh doanh sửa chữa cơ khí có không ít khó khăn. Đó là: trước đây với chức năng chủ yếu là phục vụ sửa chữa nội bộ cho Công ty Vận tải xăng dầu đường thuỷ I chiếm khoảng 70% doanh thu hàng năm, khách hàng của Công ty còn hạn chế; cơ sở vật chất mặc dù đã được đầu tư nâng cấp song vẫn chỉ phù hợp với đóng mới, sửa chữa phương tiện có trọng tải thấp; công nhân có tay nghề cao còn ít, đa số là thợ bậc thấp; đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý thiếu, đồng thời sự cạnh tranh cũng rất quyết liệt trong thị trường sửa chữa và đóng mới tầu sông trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh...

Đứng trước tình hình đó, trong những năm qua HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn nghiên cứu, tìm tòi và đề ra những giải pháp nhằm ổn định và phát triển sản xuất, cụ thể: 

- Phát huy những lợi thế sẵn có là việc phục vụ sửa chữa, đóng tầu nội bộ, tăng cường tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, thực hiện cơ chế giá linh hoạt để thu hút khách hàng, từng bước khẳng định năng lực sửa chữa của Công ty (về chất lượng, giá thành, thời gian sửa chữa) tạo lòng tin của khách hàng.

- Đầu tư mới trang thiết bị như hệ thống phun cát, phun sơn, máy tiện băng dài, máy uốn tôn, máy hàn công nghệ cao, máy cưa cắt kim loại nhằm nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian sửa chữa.

- Tăng cường tuyển dụng và đào tạo nâng cao tay nghề cho thợ, tổ chức định kỳ thi nâng bậc thợ, thực hiện cơ chế khoán sản phẩm và áp dụng biện pháp thưởng phạt hợp lý đã làm động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. 

- Tổ chức lại sản xuất, tăng cường công tác quản lý: xây dựng lại chỉ tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp nhằm giảm chi phí nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Doanh thu hoạt động sửa chữa, đóng mới phương tiện thuỷ 2004-2006 như sau:

Nếu tính cả phần doanh thu nội bộ: doanh thu hoạt động sửa chữa đóng mới phương tiện thuỷ năm 2004 là 13.487 triệu đồng tăng 29,2% so với năm 2003; năm 2005 tiếp tục tăng lên 16.037 triệu đồng tương đương 18,9% so với năm 2004 (xem Biểu đồ 3). 

Biểu đồ 3: Doanh thu  sửa chữa, đóng mới tàu (bao gồm doanh thu nội bộ)   
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Nếu loại trừ phần doanh thu nội bộ: doanh thu năm 2005 của Công ty là 9.940 triệu đồng so với mức 4.652 triệu đồng của năm 2004 đạt mức tăng trưởng rất cao 113,67%. 6 tháng đầu năm 2006 doanh thu hoạt động đóng mới tàu là 6.415 triệu đồng tức là bằng 64,5% cả năm 2005; kết quả này hứa hẹn hoạt động sửa chữa đóng mới tàu năm 2006 sẽ có mức tăng trưởng cao so với năm 2005 (xem Biểu đồ 4).
Biểu đồ 4: Doanh thu sửa chữa, đóng mới tàu (đã trừ doanh thu nội bộ)   
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Tháng 01 năm 2005, thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 4, Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà trực thuộc Công ty đã ra đời. Việc ra đời Xí nghiệp đánh dấu một bước tiến trong lĩnh vực hoạt động sửa chữa cơ khí của Công ty.

Nhờ đó, năng lực đóng mới phương tiện của Công ty được nâng lên rõ rệt: từ chỗ chỉ đóng những con tầu pha sông biển 300 tấn đến nay đã đóng được những phương tiện đến 1.200 tấn, và đặc biệt năm 2003 Công ty đã đóng được tầu chuyên dụng hút bùn 4.500 m3/h được khách hàng đánh giá cao. 

Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2006, Công ty đang xây dựng dự án nghiên cứu chuyển Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà sang vị trí có thuận lợi hơn để đáp ứng nhu cầu phát triển.

6.3 Kinh doanh thương mại - các cửa hàng xăng dầu

Công ty thực hiện nghiệp vụ bán xăng đầu cho  02 đối tượng là cho khách hàng ngoài Công ty và cho nội bộ trong Công ty. Công ty bán xăng dầu nội bộ là bán cho các phương tiện vận tải thuỷ bộ hiện đang thực hiện các nghiệp vụ vận tải xăng dầu của Công ty.    

Từ khi thành lập, Công ty đã có 5 cửa hàng xăng dầu có vị trí trong nội thành và ngoại thành thành phố. Đó là Cửa hàng xăng dầu số 1 Hạ Lý, Cửa hàng xăng dầu số 2 Kiến Thuỵ, Cửa hàng xăng dầu số 3 An Lão, Cửa hàng xăng dầu số 4 Cầu Rào, Cửa hàng xăng dầu số 5 tại khuôn viên Công ty. Nhìn chung các Cửa hàng xăng dầu của Công ty đều có vị trí thuận lợi, được đầu tư đầy đủ tranh thiết bị cần thiết cho việc kinh doanh.

Doanh thu thương mại xăng dầu trong giai đoạn 2004-2006 như sau:

Nếu tính cả phần doanh thu nội bộ: Doanh thu kinh doanh xăng dầu qua các năm lần lượt là 30.968 triệu, 42.845 triệu (tương đương tăng 38,4%) và 29.179 triệu đồng vào 6 tháng đầu năm 2006. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2006 bằng 68,10% so với cả năm 2005. 

Biểu đồ 5:Doanh thu thương mại xăng dầu (gồm cả doanh thu nội bộ)
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Nếu loại trừ phần doanh thu nội bộ: Doanh thu kinh doanh xăng dầu qua các năm lần lượt là 25.742 triệu, 35.395 triệu (tương đương tăng 37,5%) và 23.655 triệu đồng vào 6 tháng đầu năm 2006. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2006 bằng 66,83% so với cả năm 2005. 

Biểu đồ 6:Doanh thu thương mại xăng dầu (loại trừ  doanh thu nội bộ)
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(Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2004, 2005; BCTC 6tháng/2006; Chi tiết doanh thu do PTS Hải Phòng cung cấp) 
Thị trường kinh doanh xăng dầu trong những năm qua không ngừng biến động gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp. Để khắc phục và vượt qua các khoá khăn đó, Công ty luôn phải có những biện pháp nhằm đẩy mạnh sản lượng, tăng doanh thu và tạo sự ổn định trong kinh doanh. Cụ thể:


-  Sắp xếp, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực quản lý cửa hàng.


- Xây dựng và áp dụng mức khoán hợp lý nhằm tạo cho các cửa hàng chủ động trong kinh doanh, khuyến khích tính năng động, sáng tạo và khả năng bán hàng của người lao động.


-  Thực hiện việc bán hàng và thu tiền đúng quy định, không để phát sinh công nợ lớn và nợ kéo dài.


Chính vì vậy, mặc dù kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực chưa mang lại lợi nhuận cao, nhưng đã đảm bảo đủ công ăn việc làm cho ngưòi lao động duy trì sự ổn định và tạo lòng tin với khách hàng. Đồng thời Công ty không để xảy ra sự cố trong kinh doanh xăng dầu; nhất là công tác phòng cháy chữa cháy được đặc biệt quan tâm.

6.4 Kinh doanh bất động sản

Hoạt động kinh doanh bất động sản được Công ty đăng ký kinh doanh bổ sung năm 2002 và bắt đầu triển khai năm 2003 theo Thông báo 282/TB-UB ngày 02/5/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc chấp thuận dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở bán theo cơ chế kinh doanh tại xã Đông Hải, An Hải (nay là quận Hải An) và Quyết định số 981/QĐ-UB ngày 09/05/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao đất cho Công ty để thực hiện dự án. Dự án được tài trợ từ nguồn vốn tự có, vốn vay ngân hàng và huy động từ người mua nhà.       Công ty đã bắt đầu thực hiện dự án vào năm 2003, dự kiến hoàn thành công việc giải phóng mặt bằng và xâydựng cơ sở hạ tầng trong năm 2007; kết thúc dự án vào năm 2009.  
Diện tích đất giao cho Công ty thực hiện dự án là 67.522,6 m2, tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất là 25.042.400.000 VNĐ và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng là 6.559.226.981 VNĐ (Theo Quyết định số 2119/QĐ-UB ngày 08/09/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng). 

Tính đến 30/06/2006, Công ty đã nộp Ngân sách số tiền sử dụng đất là 17.448.800.000 VNĐ và đã chi trả 3.304.542.739 VNĐ đền bù đất canh tác. Đối với phần đền bù đất thổ cư, Công ty đang phối hợp với các cấp chính quyền và người dân để thống nhất giá đền bù và dự kiến sẽ đền bù hết trong năm 2007.

Để thực hiện dự án trên, Công ty đã tiến hành thu tiền trước của người mua nhà tại dự án với số tiền tính đến 30/06/2006 là 12.698.000.000 VNĐ. Hiện Công ty vẫn tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc hoàn thành dự án khu nhà ở Đông Hải được HĐQT công ty xác định là một nhiệm vụ ưu tiên trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.   

6.5 Định hướng phát triển kinh doanh

Trong lĩnh vực vận tải:

· Đầu tư nâng cao năng lực đội tàu vận tải xăng dầu đường sông của Công ty tăng thêm 3.000 tấn phương tiện trong vòng ba năm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

· Nghiên cứu phát triển đội tàu ven biển để đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện Công ty đã hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư tàu chở dầu 1.100 m3 vận chuyển tuyến B12 - Nghệ An với vốn đầu tư dự kiến 4 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu:

· Tìm kiếm vị trí thuận lợi để xây dựng đầu tư thêm một số cửa hàng xăng dầu trên cơ sở những ưu thế và kinh nghiệm sẵn có.  

Trong lĩnh vực sửa chữa và đóng mới tàu:

· Đầu tư thêm máy móc thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy;

· Tìm địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy sửa chữa tàu biển có tải trọng đến 3000 tấn với trang thiết bị đồng bộ; 

Trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản:

· Hoàn thiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án phát triển nhà khu Đông Hải, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian sớm nhất.

Trong lĩnh vực kinh doanh khác:

· Nghiên cứu và hoàn thiện dự án xây dựng kho bãi chứa hàng và cầu cảng tại khuôn viên số 16 đường Ngô Quyền.

(Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT)

Các nguồn vốn đầu tư:

· Nguồn vốn hiện có của Công ty;

· Nguồn vốn vay các ngân hàng thương mại;

· Nguồn vốn huy động qua phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán: tại thời điểm hiện tại, đây là biện pháp được các công ty cổ phần ưu tiên lựa chọn. Sau khi đăng ký giao dịch trên TTGDCK Hà Nội, công ty có thể sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nếu thấy cần thiết nhằm tài trợ cho các hoạt động đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. Kết quả hoạt động và tình hình tài chính

7.1 Kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh một số năm 

Đơn vị tính: đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	 Năm 2004 
	 Năm 2005 
	 6tháng/2006 

	1
	Tổng giá trị tài sản
	   40.854.106.223 
	   54.593.438.491 
	 61.151.802.759

	2
	Doanh thu thuần (đã trừ dthu nội bộ)
	   52.422.952.276 
	   74.904.484.575 
	   47.795.336.825 

	3
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	     1.945.889.348 
	     3.480.524.785 
	     2.188.383.790 

	4
	Lợi nhuận khác
	        202.811.544 
	        201.960.125 
	       (17.651.281)

	5
	Lợi nhuận tr​ước thuế
	     2.148.700.892 
	     3.682.484.910 
	     2.170.732.509 

	6
	Lợi nhuận sau thuế
	     1.880.113.280 
	     3.222.174.294 
	     1.899.390.945 

	7
	Lợi nhuận tr​ước thuế/Vốn điều lệ
	18,52%
	22,63%
	12,48%



	8
	Vốn cổ đông 
	11.600.000.000
	16.270.000.000
	17.400.000.000

	9
	Phần lợi nhuận trả cổ tức (*)
	     1.012.500.000 
	     1.811.550.000 
	1.165.229.000 

	10
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	53,9%
	56,2%
	61,3% 

	11
	Tỷ lệ chi trả cổ tức
	12,5%
	13,0%
	 7%


(Nguồn số liệu: BCTC năm 2004-2005 đã kiểm toán và BCTC 6 tháng/2006 của  Công ty.) 
Ghi chú:

 (*) Lợi nhuận trả cổ tức không bằng Vốn cổ đông nhân với Tỷ lệ cổ tức vì Công ty tăng vốn vào thời điểm giữa năm và lượng cổ phần mới hưởng cổ tức thấp hơn tỷ lệ công bố (tương ứng với thời gian góp vốn). Việc trả cổ tức năm 2004 và 2005 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;  cổ tức tạm trả 6 tháng/2006 do HĐQT quyết định.
Trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2004, Công ty chưa ghi nhận một khoản chi phí quản lý doanh nghiệp là 1.150.000.000 đồng. Nguyên nhân là do năm 2003, công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh bất động sản. Vì đây là hoạt động có chu kỳ sản xuất kinh doanh tương đối dài và đến năm 2004 vẫn chưa phát sinh doanh thu, nên năm 2004 Công ty đã không kết chuyển 1.150.000.000 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh mà giữ lại phân bổ cho các năm tài chính tiếp theo (trên khoản mục Chi phí trả trước). Công ty đã ghi nhận toàn bộ khoản chi phí này vào kết quả kinh doanh năm 2005, do vậy kết quả kinh doanh năm 2005 bị giảm tương ứng.

Trên Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2006, Công ty có một khoản Phải thu dài hạn khác của Công ty đảm bảo an toàn giao thông đường sông (nay là Công ty Vận tải và xếp dỡ đường thuỷ nội địa) với giá trị là 42.701.000 đồng. Thực chất, hai Công ty có quan hệ mua bán xăng dầu với giá trị lớn và đã thực hiện thanh toán. Khoản nợ 42.701.000 đồng là khoản phải thu còn lại và Công ty vẫn tiếp tục việc đòi nợ. Trong trường hợp không có khả năng thu hồi, khoản nợ này sẽ được xử lý vào kết quả kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành (không cần trích lập dự phòng vì chi phí này không lớn).     

Trong giai đoạn 2004-2006, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động của Công ty đều tăng trưởng: doanh thu tăng từ 52.422 triệu năm 2004 lên 74.904 triệu đồng tương đương tăng 42,88% trong năm 2005, và dự kiến doanh thu năm 2006 là 87.133 triệu đồng tương đương tăng 16,3% so với năm 2005 (doanh thu 6 tháng đầu năm 2006 là 47.795 triệu đồng chiếm 54,86% kế hoạch);

Lợi nhuận trước thuế cũng tăng mạnh từ 2.149 triệu đồng năm 2004 lên 3.682 triệu đồng tương đương tăng 71,33% trong năm 2005, và dự kiến lợi nhuận năm 2006 là 4.050 triệu đồng tương đương tăng 10% (lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2006 là 2.171 triệu đồng chiếm trên 53,6% kế hoạch); tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ tăng từ 18,52% năm 2004 lên 22,63% năm 2005; dự kiến năm 2006 là 23,27% (tỷ lệ 6 tháng đầu năm là 12,48%). 

Từ việc tăng trưởng kết quả kinh doanh, Công ty cũng dần tăng mức trả cổ tức cho các cổ đông từ 12,5% năm 2004 lên 13% năm 2005 và dự kiến 14% năm 2006 (Công ty đã tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2006 là 7%).            

7.2 Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm

Bảng 4a: Biến động chỉ tiêu doanh thu qua các năm (bao gồm doanh thu nội bộ)

Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu doanh thu
	Năm 2004
	Năm 2005
	6tháng/2006 

	
	
	Thực hiện
	% tăng trưởng
	Thực hiện
	% tăng trưởng
	Thực hiện
	% tăng trư​ởng

	1
	Vận tải sông
	  20.340 
	16,7%
	  29.332 
	44,2%
	17.539
	-

	2
	Sửa chữa đóng mới ph.tiện thuỷ
	  13.487 
	29,2%
	   16.037 
	18,9%
	7.607
	-

	3
	Kinh doanh th​ương mại
	  30.968 
	-52,6%
	  42.845 
	38,4%
	29.179
	-

	4
	Doanh thu khác
	    1.688 
	85,3%
	       726 
	-56,9%
	274
	-

	
	Tổng cộng
	   66.483 
	
	   88.940 
	 
	   54.599 
	 


(Nguồn: BCTC năm 2004-2005 đã kiểm toán và BCTC 6T/2006)

Bảng 4b: Biến động chỉ tiêu doanh thu qua các năm (đã trừ doanh thu nội bộ)
Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu doanh thu
	Năm 2004
	Năm 2005
	6tháng/2006 

	
	
	Thực hiện
	% tăng trưởng
	Thực hiện
	% tăng trưởng
	Thực hiện
	% tăng trư​ởng

	1
	Vận tải sông
	  20.340 
	16,7%
	  29.332 
	44,2%
	17.539
	-

	2
	Sửa chữa đóng mới ph.tiện thuỷ
	4.652
	-31,6%
	9.940
	113,7%
	6.415
	-

	3
	Kinh doanh th​ương mại
	25.742
	-57,5%
	35.356
	36,1%
	23.655
	-

	4
	Doanh thu khác
	1.688
	145,5%
	276
	-80,5%
	186
	-

	
	Tổng cộng
	   52.422 
	 
	74.904 
	
	   47.795 
	 


(Nguồn: BCTC năm 2004-2005 đã kiểm toán và BCTC 6T/2006)

Những biến động doanh thu của Công ty năm 2005 chủ yếu do tác động của các yếu tố sau: 

· Doanh thu các hoạt động vận tải sông tăng 44,2% là kết quả của việc thị trường được mở rộng và hoạt động đầu tư mới mang lại (năng lực đội tàu vận tải của công ty hàng năm đều tăng). 

· Doanh thu sửa chữa đóng mới phương tiện thuỷ nếu bao gồm doanh thu nội bộ tăng 18,9%; trong khi nếu loại trừ doanh thu nội bộ thì tăng trưởng mạnh tới 113,7%. Đây là kết quả của nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng yêu cầu của các khách hàng bên ngoài.

· Doanh thu hoạt động kinh doanh thương mại tăng trên 36% sau khi giảm sút mạnh trong năm 2004. Nguyên nhân là do công ty đã cải tiến cơ chế kinh doanh và do biến động giá trên thị trường.

7.3 Chi phí sản xuất

Bảng 5: Chi phí sản xuất giai đoạn 2003 - 2005

Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005

	
	Giá trị
	%/Dthu
	Giá trị
	%/Dthu
	Giá trị
	%/Dthu

	Doanh thu
	   94.123,30 
	
	   66.482,70 
	
	   74.904,48 
	

	Tổng chi phí
	   92.466,34 
	98,24%
	   64.431,64 
	96,91%
	   70.938,02 
	94,70%

	Giá vốn hàng bán
	   89.097,75 
	94,66%
	   61.217,56 
	92,08%
	   64.726,18 
	86,41%

	Kinh doanh th​ương mại
	   64.056,41 
	68,06%
	   29.989,16 
	45,11%
	   34.097,19 
	45,52%

	Sửa chữa đóng mới ph.tiện thuỷ
	     9.746,57 
	10,36%
	   12.689,89 
	19,09%
	     8.884,32 
	11,86%

	Vận tải sông
	   14.508,99 
	15,41%
	   17.207,18 
	25,88%
	   21.047,24 
	28,10%

	Hoạt động khác
	        785,78 
	0,83%
	     1.331,33 
	2,00%
	        697,43 
	0,93%

	Chi phí bán hàng
	  1.132,60 
	1,20%
	     855,08 
	1,29%
	     973,81 
	1,30%

	Chi phí nhân công
	     630,56 
	0,67%
	     377,54 
	0,57%
	     508,60 
	0,68%

	Chi phÝ khÊu hao TSC§
	     141,02 
	0,15%
	     110,32 
	0,17%
	     114,59 
	0,15%

	Chi phí điện thoại, điện nước
	       53,26 
	0,06%
	       46,36 
	0,07%
	       53,63 
	0,07%

	Nhiên liệu, cước vận chuyển,…
	     125,05 
	0,13%
	     123,99 
	0,19%
	     125,57 
	0,17%

	Chi phí khác
	     182,71 
	0,19%
	     196,87 
	0,30%
	     171,42 
	0,23%

	Chi phí QLDN
	  2.235,99 
	2,38%
	  2.359,00 
	3,55%
	  5.238,03 
	6,99%

	Chi phí nhân công
	  1.209,01 
	1,28%
	  1.355,69 
	2,04%
	  2.296,00 
	3,07%

	Chi phÝ khÊu hao TSC§
	     194,50 
	0,21%
	     132,69 
	0,20%
	     259,14 
	0,35%

	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	     316,17 
	0,34%
	     604,03 
	0,91%
	  1.412,10 
	1,89%

	Chi phí giao dịch
	     507,81 
	0,54%
	     208,91 
	0,31%
	     819,18 
	1,09%

	Chi phí quản lý khác
	         8,50 
	0,01%
	       57,68 
	0,09%
	     451,61 
	0,60%


(Nguồn: BCTC năm 2003-2005 đã kiểm toán)

Nhìn vào bảng phân tích chi phí ta có thể thấy một số xu hướng dịch chuyển chi phí như sau:

· Công ty đã nỗ lực nhằm tiết kiệm chi phí giao dịch và chi phí quản lý khác; đồng thời giữ chi phí khấu hao luôn ở mức ổn định. Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu giảm dần qua các năm.

· Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng ổn định từ 1,2% -> 1,3% trên doanh thu.

· Chi phí cho lao động quản lý và công nhân trực tiếp tăng thể hiện chính sách của Công ty không ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động căn cứ theo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

· Giai đoạn 2003-2005, tỷ trọng tổng chi phí trên doanh thu luôn có xu hướng giảm đáng kể so với các năm trước, tương ứng là tỷ suất lợi nhuận của Công ty tăng. Kết quả này tiếp tục được Công ty duy trì, biểu hiện là lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2006 cao hơn cùng kỳ năm 2005.

7.4 Các khoản vay tín dụng dài hạn

· Tại thời điểm 31/12/2005, Công ty có số dư vay nợ như sau:

Vay và nợ ngắn hạn:

6.220.000.000 đồng

Đây là khoản vay bổ sung vốn lưu động, chi tiết: 

Bảng 6: Chi tiết khoản vay ngắn  hạn tại 31/12/2005:  

    (Đơn vị tính: VNĐ)
	Nội dung
	Thời hạn trả
	Số dư vay

	1. Vay NH Công thương - CN Ngô Quyền (168/HĐTD; lãi suất 0,85%/tháng)
	30/3/2006
	1.000.000.000 

	2. Vay NH TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười (12/PG-HĐNH; lãi suất 0,85%/tháng)
	22/6/2006
	4.500.000.000 

	3. Vay dài hạn đến hạn trả của các khoản vay dài hạn
	trong năm 2006
	720.000.000 


Vay và nợ dài hạn: 

2.020.000.000 đồng

Đây là khoản vay NH Công thương - CN Ngô Quyền - Hải Phòng để đầu tư TSCĐ, chi tiết:  













 (Đơn vị tính: VNĐ)
	Hợp đồng tín dụng
	Thời hạn

(năm)
	Lãi suất
	Số dư​ tiền vay đến 31/12/2005
	Trong đó

	
	
	
	
	Đến hạn trả năm 2006
	Phải trả các năm tiếp theo

	00168/2005
0000811
	5 năm
	8,76%/năm
	     960.000.000 
	     240.000.000 
	     720.000.000 

	00168/2005
0001180
	5 năm
	0,59%/tháng
	     230.000.000 
	     120.000.000 
	     110.000.000 

	00168/2005
0000075
	5 năm
	0,59%/tháng
	     220.000.000 
	       80.000.000 
	     140.000.000 

	00168/2005
0000187
	5 năm
	0,73%/tháng
	  1.330.000.000 
	     280.000.000 
	  1.050.000.000 

	 
	
	Cộng
	  2.740.000.000 
	     720.000.000 
	  2.020.000.000 


· Tại thời điểm 30/6/2006, Công ty có số dư vay nợ như sau:

Vay và nợ ngắn hạn:

6.360.000.000 đồng

(Đơn vị tính: VNĐ)
	Nội dung
	Thời hạn trả
	Số dư vay

	1. NH TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười (12/PG-HĐNH; lãi suất 0,85%/tháng) 
	T12/2006
	6.000.000.000 

	2. NH Công thương - CN Ngô Quyền (85/PL-HĐTD; lãi suất 0,8%/tháng) 
	T12/2006
	100.000.000

	3. NH Công thương - CN Ngô Quyền (152/HĐTD; lãi suất 0,8%/tháng)
	T12/2006
	120.000.000

	4. NH Công thương - CN Ngô Quyền (170/HĐTD; lãi suất 0,8%/tháng)
	T12/2006
	140.000.000


Vay và nợ dài hạn: 

2.020.000.000 đồng

Đây là số dư các khoản vay dài hạn chưa đến hạn trả của Công ty chuyển sang từ năm 2005, tuy nhiên lãi suất của các khoản vay này tăng lên là 0,8%/tháng.    

7.5 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 7: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu qua các năm

	STT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	 Tại 31/12/2004 
	 Tại 31/12/2005 
	Tại 30/06/2006 

	1
	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	 
	 
	 

	 
	Khả năng thanh toán tổng quát
	lần
	1,63
	1,69
	1,63

	 
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	lần
	1,06
	1,14
	1,17

	2
	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản
	
	
	
	

	 
	Tài sản cố định và đầu tư DH/ Tổng TS
	%
	38,49
	36,99
	32,52

	 
	Tài sản lưu động và đầu tư NH/ Tổng TS
	%
	61,51
	63,01
	67,48

	3
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn và cơ cấu nợ
	
	
	
	

	 
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn
	%
	61,42
	59,24
	61,23

	 
	Vốn CSH / Tổng nguồn vốn
	%
	38,58
	40,76
	38,77

	
	Tỷ trọng Nợ ngắn hạn/ Tổng Nợ phải trả
	%
	94,38
	92,97
	93,93

	4
	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	
	

	 
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	2,83
	4,30
	3,97

	 
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	%
	11,93
	14,48
	8,01

	 
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ phần
	%
	16,21
	19,80
	10,92

	5
	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần
	
	
	
	

	
	Số lượng cổ phần
	
	1.160.000
	1.627.000
	1.740.000

	 
	Thu nhập trên cổ phần (EPS)
	VN§
	1.621
	1.980
	1.092

	 
	Giá trị sổ sách của cổ phần
	VN§
	13.590
	13.678
	13.489


(Số liệu tính toán trên giá trị cổ phần là 10.000 đồng/CP để so sánh)

Nhận xét chung:

· Cơ cấu nguồn vốn của công ty có độ ổn định cao qua các năm. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp ở mức an toàn, nguồn vốn vay chiếm tỷ trọng dao động từ 59%-62% nguồn vốn và luôn nằm trong phạm vi kiểm soát và quản lý của Công ty. 

· Tỷ suất lợi nhuận sau thuế của công ty có xu hướng tăng trưởng hàng năm và ở mức cao. Trong 06 tháng đầu năm 2006, tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần đã đạt 10,92%; như vậy cả năm sẽ có khả năng đạt cao hơn năm 2005. 

· Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu tăng hàng năm chứng tỏ Công ty đã chú trọng vào các hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Biểu hiện cụ thể là tỷ trọng doanh thu hoạt động kinh doanh xăng dầu giảm trong khi tỷ trọng doanh thu lĩnh vực vận tải và sửa chữa thuỷ đều tăng hàng năm.

· Hàng năm Công ty duy trì một mức trả cổ tức hợp lý để đảm bảo có nguồn vốn tích luỹ, vì vậy nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty luôn có mức tăng trưởng hàng năm.

Có thể nói trong các năm trở lại đây, hoạt động của Công ty dần chuyển dịch theo hướng vừa đa dạng hoá lĩnh vực hoạt động vừa phát triển những lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao và có thế mạnh. Kết quả cho thấy Công ty đã tìm đúng hướng đi: mặc dù chỉ tiêu doanh thu giảm so với giai đoạn 2002-2003 (từ trên 65.351 triệu xuống 30.967 triệu đồng) nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh lại tăng: tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ tăng từ 16,21% năm 2004 lên 19,80% năm 2005 và dự kiến năm 2006 là 20,4% (tỷ lệ 6 tháng đầu năm là 10,92%) mặc dù nguồn vốn chủ sở hữu và vốn cổ đông của công ty cũng tăng (vốn cổ đông tăng lên 11.600.000.000 đồng vào năm 2004; 16.720.000.000 đồng vào năm 2005; 17.400.000.000 đồng vào 6 tháng đầu năm 2006).    

8. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

8.1  Danh sách Hội đồng quản trị

	       Ông Nguyễn Văn Hùng

       Ông Nguyễn Trọng Thuỷ

       Ông Đào Thanh Liêm

       Ông Vũ Văn Thanh

       Ông Lê Thanh Hải
	Chủ tịch HĐQT 

Uỷ viên HĐQT 

Uỷ viên HĐQT

Uỷ viên HĐQT

Uỷ viên HĐQT


8.2  Danh sách Ban giám đốc

	       Ông Nguyễn Văn Hùng

       Ông Nguyễn Trọng Thuỷ
	Giám đốc

Phó Giám đốc


8.3  Danh sách Ban Kiểm soát

	       Ông Mai Thế Cung 

       Ông Đào Mạnh Kiên

       Ông Nguyễn Mạnh Cường
	Trưởng Ban kiểm soát

Uỷ viên

Uỷ viên


Lý lịch  Hội đồng quản trị
Họ và tên:  Nguyễn Văn Hùng 

· Giới tính: Nam 

· Ngày tháng năm sinh:  18/10/1959

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty.

· Quá trình công tác:

· 06/1982-10/1983: Cán bộ kỹ thuật Trạm vận tải Thương nghiệp Hải Phòng.

· 11/1983-10/1994: Thợ máy, sỹ quan máy - Công ty Vận tải xăng dầu đường thuỷ I.

· 11/1994- 10/1998: Cán bộ kỹ thuật, Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất -Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà - Công ty Vận tải xăng dầu đường thuỷ I.

· 11/1998-12/2000: Phó giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà- Công ty Vận tải xăng dầu đường thuỷ I.

· 01/2001-3/2004: Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

· 04/2004-nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư quản trị doanh nghiệp.

· Số cổ phần sở hữu cá nhân: 27.910 cổ phần. 

· Là người đại diện cho phần vốn nhà nước tại Công ty.

· Những người có liên quan:

· Vợ : Chu Thị Hiền nắm giữ 23.500 cổ phần.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký:  không

Họ và tên:  Nguyễn Trọng Thuỷ 

· Giới tính: Nam 

· Ngày tháng năm sinh: 28/10/1966

· Quốc tịch: Việt Nam

· Chức vụ hiện tại: Uỷ Viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc Công ty.

· Quá trình công tác:

· 01/1990-5/1998: Cán bộ, Cửa hàng phó Cửa hàng xăng dầu - Công ty Xăng dầu đường thuỷ I.

· 05/1998 -11/2000: Phó phòng kinh doanh - Công ty Xăng dầu đường thuỷ I.

· 12/2000-31/12/2000: Phó giám đốc Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.

· 01/2001-nay: Uỷ viên HĐQT- Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển.

· Số cổ phần sở hữu cá nhân:  2.330 cổ phần. 

· Là người đại diện cho phần vốn nhà nước tại Công ty.

· Những người có liên quan: Vợ Lê Thị ánh Ngọc nắm giữ 100 cổ phần.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: không.

Họ và tên:  Đào Thanh Liêm 

· Giới tính: Nam 

· Ngày tháng năm sinh: 10/04/1965

· Quốc tịch: Việt Nam

· Chức vụ hiện tại: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng kinh doanh Công ty

· Quá trình công tác:

· 01/1991- 11/2000: Cán bộ phòng kinh doanh Công ty Vận tải xăng dầu đường thuỷ I.

· 12/2000-31/12/2000: Trưởng phòng kinh doanh - Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.

· 01/2001 nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex  Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, kỹ sư quản trị kinh doanh.

· Số cổ phần sở hữu cá nhân: 17.400  cổ phần. 

· Là người đại diện cho phần vốn nhà nước tại Công ty.

· Những người có liên quan:

· Vợ: Nguyễn Thị Thu Hạnh nắm giữ 28.310 cổ phần.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: không.
Họ và tên:  Vũ Văn Thanh 

· Giới tính: Nam 

· Ngày tháng năm sinh: 11/11/1961

· Quốc tịch: Việt Nam

· Chức vụ hiện tại: Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty - Giám đốc Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.

· Quá trình công tác:

· 03/1987 - 12/2000: Thợ máy, sỹ quan máy Công ty Vận tải xăng dầu đường thuỷ I.

· 01/2001 - 12/2004: Uỷ viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng kỹ thuật - vật tư, Kỹ thuật - sản xuất Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

· 04/2004 - 12/2004: Uỷ viên HĐQT - Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

· 01/2005 - nay: Uỷ viên HĐQT- Giám đốc xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy tàu thuỷ

· Số cổ phần nắm giữ: 4.560 cổ phần 

· Những ngư​ời có liên quan: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: không.

Họ và tên:  Lê Thanh Hải 

· Giới tính: Nam 

· Ngày tháng năm sinh: 07/09/1957

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Chức vụ hiện tại: Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty.

· Quá trình công tác:

· 02/1989 - 12/1998: Thuỷ  thủ tàu sông - Công ty Vận tải xăng dầu đường thuỷ I.

· 01/1999 - 10/2003: Cửa hàng phó cửa hàng xăng dầu Sông cấm - Công ty Vận tải xăng dầu đường thuỷ I.

· 11/2003 - nay: Giám đốc chi nhánh Vipco Hải phòng - Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO.

· 04/2004 - nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế

· Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần

· Những người có liên quan: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần VIPCO Hải Phòng.
Lý lịch  ban kiểm soát
Họ và tên:  Mai Thế Cung 

· Giới tính: Nam 

· Ngày tháng năm sinh: 19/06/1953

· Quốc tịch: Việt Nam

· Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát Công ty

· Quá trình công tác:

· 06/1982 - 5/1988: Chuyên viên phòng tài vụ Công ty Xăng dầu đường thuỷ I.

· 06/1988 - 9/1996: Trưởng ban tài vụ Xưởng sửa chữa tàu thuộc Công ty Xăng dầu đường thuỷ I.

· 10/1996 - 2/1998: Trưởng phòng tài vụ Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà - Công ty Vận tải xăng dầu đường thuỷ I.

· 03/1998 - nay: Phó trưởng phòng kế toán - tài chính Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO.

· 01/2001 - nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

· Số cổ phần nắm giữ:  2.500 Cổ phần 

· Là người được Cổ đông chi phối (Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam) đề cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

· Những người có liên quan: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: 

· Phó phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.

Họ và tên:  Đào Mạnh Kiên 

· Giới tính: Nam 

· Ngày tháng năm sinh: 01/08/1965

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Chức vụ hiện tại: Uỷ viên Ban kiểm soát Công ty - Phó giám đốc Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.

· Quá trình công tác:

· 9/1989-7/1996: Cán bộ kỹ thuật vỏ - Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.

· 08/1996-5/1997: Phó phòng vật tư Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.

· 6/1997- 1/2000: Trưởng phòng vật tư xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.

· 01/2000 - 7/2000: Phó phòng kinh doanh - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

· 01/2001-12/2002: Trưởng phòng vật tư Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

· 01/2003-12/2004: Uỷ viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng vật tư Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

· 01/2005 - nay: Uỷ viên Ban kiểm soát - Phó giám đốc Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà - Công ty CP vận tải và DV Petrolimex Hải phòng.

· Trình độ văn hoá: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh.

· Số cổ phần nắm giữ: 7.500 cổ phần

· Những người có liên quan: không   

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: không.

Họ và tên:  Nguyễn Mạnh Cường 

· Giới tính: Nam 

· Ngày tháng năm sinh: 15/12/1972

· Quốc tịch: Việt Nam.

· Chức vụ hiện tại: Uỷ viên Ban kiểm soát - Phó phòng kinh doanh Công ty

· Quá trình công tác:

· 09/1997-10/1998: Nhân viên bán xăng dầu - Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.

· 10/1998-12/2000: Nhân viên phòng kế toán - Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà.

· 01/2001-5/2002: Cán bộ phòng kinh doanh - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

· 06/2002- 3/2004: Phó phòng kinh doanh - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

· 04/2004 - 06/2006: Uỷ viên Ban kiểm soát - Phó phòng kinh doanh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.

· 06/2006 - nay: Phó giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phà Rừng.

· Trình độ văn hoá: 12/12

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - ngành kế toán.

· Số cổ phần nắm giữ:  0 cổ phần 

· Những ngư​ời có liên quan: không.

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: không.

9.  Thông tin chung về tình hình lao động 

9.1  Cơ cấu lao động

Bảng 8: Cơ cấu lao động tại Công ty

	Trình độ
	Số lượng  (người)
	Tỷ lệ (%)

	Đại học
	45
	12,5

	Cao đẳng
	7
	1,9

	CN kỹ thuật
	276
	78,4

	Sơ cấp
	26
	7,2

	Tổng cộng
	361
	100%


9.2  Chính sách chung với người lao động

Sau khi cổ phần hoá, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng tiếp tục thực hiện đầy đủ những cam kết trong hợp đồng lao động đã ký kết trước đó. Người lao động trong Công ty được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật về lao động bao gồm các khoản trợ cấp, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...

Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động học hỏi, nâng cao tay nghề; giúp người lao động phát huy tính sáng tạo và tinh thần tập thể. Bên cạnh đó, Công ty có chính sách khen thưởng động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp, sáng kiến về giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả kinh doanh cao; đồng thời cũng có những chế tài thích hợp đối với các cán bộ, công nhân có hành vi ảnh hưởng xấu đến hoạt động và uy tín của Công ty.

Qua gần 6 năm hoạt động sau cổ phần hoá, mức thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Công ty đều tăng hàng năm, cụ thể một số năm gần đây: năm 2003 là 2.154.841 VNĐ/người/tháng; năm 2004 là 2.244.142 VNĐ/người/tháng; và năm 2005 là 2.729.034 VNĐ/người/tháng.

Ngoài ra, căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, Công ty đều trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi, từ đó khuyến khích cán bộ công nhân viên làm việc hăng say và gắn bó hơn với Công ty. 

10.  Thông tin về tài sản của Công ty 

Bảng 9: Giá trị TSCĐ tại 31/12/2005

Đơn vị tính: đồng
	STT
	Hạng mục
	 Nguyên giá 
	 Giá trị còn lại 
	Giá trị còn lại/Tổng TS 

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	    3.013.847.006 
	    2.198.303.119 
	4,03%

	2
	Máy móc thiết bị
	    2.155.115.553 
	    1.211.508.071 
	2,22%

	3
	Phương tiện vận tải
	  20.026.317.251 
	  15.807.779.775 
	28,96%

	4
	Dụng cụ quản lý
	         96.113.820 
	         19.497.573 
	0,04%

	5
	TSCĐ khác
	         42.501.958 
	         42.501.958 
	0,08%

	6
	Tổng TSCĐ hữu hình
	   25.333.895.588 
	   19.279.590.496 
	35,31%

	7
	TSCĐ vô hình
	                         -   
	                         -   
	                 -   

	8
	TSCĐ thuê tài chính
	                         -   
	                         -   
	                 -   

	 
	Tổng cộng
	   25.333.895.588 
	   19.279.590.496 
	35,31%


(Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005)

Bảng 10: Giá trị TSCĐ tại 30/06/2006

Đơn vị tính: đồng
	STT
	Hạng mục
	 Nguyên giá 
	 Giá trị còn lại 
	 %/Tổng TS 

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	    3.013.847.006 
	    2.092.752.973 
	3,42%

	2
	Máy móc thiết bị
	    2.294.767.918 
	    1.252.882.262 
	2,05%

	3
	Ph​ương tiện vận tải
	  20.389.450.111 
	  15.322.642.090 
	25,06%

	4
	Dụng cụ quản lý
	       157.115.765 
	         66.144.038 
	0,11%

	5
	TSCĐ khác
	         42.501.958 
	         40.376.860 
	0,07%

	6
	Tổng TSCĐ hữu hình
	   25.897.682.758 
	   18.774.798.223 
	30,70%

	7
	TSCĐ vô hình
	                         -   
	                         -   
	                 -   

	8
	TSCĐ thuê tài chính
	                         -   
	                         -   
	                 -   

	 
	Tổng cộng
	   25.897.682.758 
	   18.774.798.223 
	30,70%


(Nguồn: Báo cáo tài chính 6T/2006)
Bảng 11: Chi tiết  TSCĐ của Công ty tại 30/06/2006

Đơn vị tính: đồng

	STT
	Tên TSCĐ
	Nguyên giá
	Giá trị    khấu hao
	Giá trị còn lại

	A.
	Tài sản tại công ty
	 
	 
	 

	1
	Đ​ường nội bộ + Đất
	502.240.387
	112.709.463
	389.530.924

	2
	Nhà làm việc 2 tầng
	476.064.856
	80.463.222
	395.601.634

	3
	CH xăng dầu Hạ lý
	276.733.725
	100.460.316
	176.273.409

	4
	CH xăng dầu Kiến Thụy
	255.549.334
	89.617.636
	165.931.698

	5
	CH xăng dầu An Lão
	418.618.309
	120.745.022
	297.873.287

	6
	Bồn xăng dầu
	51.103.344
	46.844.754
	4.258.590

	7
	Bể téc (Kiến thụy)
	12.075.000
	11.068.728
	1.006.272

	8
	Máy phát điện honđa (Hạ lý)
	15.142.866
	15.142.866
	0

	9
	Cột xăng đơn thấp SIDI(T7->CH3)
	34.914.286
	24.003.594
	10.910.692

	10
	Cột xăng đơn thấp SIDI-(T5/03 -> CH02)
	34.914.286
	24.003.594
	10.910.692

	11
	Cột xăng đơn thấp SIDI(T5/03->CH03)
	34.914.286
	24.003.594
	10.910.692

	12
	Cột xăng đơn thấp SIDI
	34.914.286
	24.003.594
	10.910.692

	13
	Cột xăng đơn thấp SIDI
	34.914.286
	24.003.594
	10.910.692

	14
	1 cột bơm xăng an lão
	10.718.768
	10.718.768
	0

	15
	Cây xăng dơn thấp Bennet Mỹ
	34.899.771
	20.721.723
	14.178.048

	16
	Bơm cánh gạt +Môtô+hệ thống ống
	16.851.667
	16.531.080
	320.587

	17
	Máy nổ D20 TQ
	10.081.000
	9.408.952
	672.048

	18
	Xe téc ZIL  16K-37-83
	13.198.418
	13.198.418
	0

	19
	Xe TOYOTA ZACE
	262.254.463
	180.299.922
	81.954.541

	20
	Xe TOYOTA CAMRY 16K-6129
	263.779.511
	263.779.511
	0

	21
	XD 16(PTS11)
	526.353.640
	129.064.971
	397.288.669

	22
	XD 21(PTS12)
	527.385.771
	128.349.003
	399.036.768

	23
	D 06 ( PTS15 )
	666.014.685
	134.009.958
	532.004.727

	24
	XD 11(PTS 03 )
	388.791.896
	190.768.326
	198.023.570

	25
	XD 07 (PTS 04)
	359.528.800
	201.473.655
	158.055.145

	26
	XD 09
	1.156.157.882
	167.162.910
	988.994.972

	27
	XD 10
	1.134.404.486
	97.379.230
	1.037.025.256

	28
	XD 13( PTS14 )
	590.914.672
	134.348.436
	456.566.236

	29
	XD 19(PTS02)
	483.264.746
	180.482.373
	302.782.373

	30
	XD 20(PTS01) GT hoán cải
	392.524.026
	192.976.560
	199.547.466

	31
	TD 82-03
	112.218.678
	79.154.274
	33.064.404

	32
	XD 17 (PTS07)
	336.714.603
	154.365.348
	182.349.255

	33
	XD 18 (PTS06)
	367.859.203
	171.525.914
	196.333.289

	34
	XD 03(PTS16)
	717.141.118
	165.569.241
	551.571.877

	35
	D 15(PTS17)
	764.667.508
	138.292.275
	626.375.233

	36
	XD 15
	53.371.385
	37.645.896
	15.725.489

	37
	D 08
	64.957.360
	45.818.130
	19.139.230

	38
	XD08 (PTS08)
	451.201.506
	280.117.620
	171.083.886

	39
	PTS 05
	1.652.966.000
	733.372.647
	919.593.353

	40
	Máy vi tính PIII (ASEAN) 600
	11.541.000
	11.541.000
	0

	41
	2 Máy điều hoà National
	26.539.200
	18.245.700
	8.293.500

	42
	Két dầu 25 m2
	25.392.314
	16.433.469
	8.958.845

	43
	Kho số 4 (để xe ôtô,xe đạp)
	25.685.934
	20.548.752
	5.137.356

	44
	Máy tính P4 1,8
	10.039.100
	10.039.100
	-

	45
	Máy in EPSON LQ2180
	11.629.000
	11.629.000
	-

	46
	Máy tính P4 1,8
	10.501.920
	10.210.200
	291.720

	47
	Tầu PTS10
	1.834.997.366
	405.932.798
	1.429.064.568

	48
	Tầu PTS18
	2.472.283.158
	359.841.282
	2.112.441.876

	49
	Tầu PTS19
	2.877.877.354
	239.105.930
	2.638.771.424

	50
	Máy photocopy RICOH AFCIO 650
	39.034.545
	7.590.051
	31.444.494

	51
	Tàu PTS22
	1.565.506.148
	60.568.563
	1.504.937.585

	52
	02 máy tính(Samsung)P4(P.GĐ+PGĐ)
	21.967.400
	610.206
	21.357.194

	B.
	Tài sản tại Xí nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Nhà xư​ởng khung Tiệp
	431.656.262
	118.706.488
	312.949.774

	2
	Nhà phun sơn, phun cát
	78.548.033
	28.800.948
	49.747.085

	3
	Kho bách hoá (nhà ăn)
	18.018.000
	14.157.000
	3.861.000

	4
	Triền đà
	15.000.000
	15.000.000
	0

	5
	Cầu tàu
	33.333.356
	18.333.348
	15.000.008

	6
	Tụ bù+Trạm điện
	16.777.067
	16.777.067
	0

	7
	Máy đo tôn (mua T4)
	13.367.220
	7.352.004
	6.015.216

	8
	Máy đo tôn
	13.523.718
	12.396.714
	1.127.004

	9
	Máy khoan từ (Nhật)
	18.886.701
	10.387.674
	8.499.027

	10
	Máy nén khí  HITACHI
	22.448.981
	12.346.950
	10.102.031

	11
	Máy phun sơn (Mỹ)
	39.952.469
	21.973.842
	17.978.627

	12
	Máy phun cát (Anh)
	47.409.633
	26.075.280
	21.334.353

	13
	2 Kích thuỷ lực Masada Nhật(100T)
	47.571.430
	26.164.314
	21.407.116

	14
	Máy uốn tôn  TU 16
	79.500.002
	73.536.398
	5.963.604

	15
	Máy tiện NIGATA (Nhật Bản)
	230.000.000
	191.666.640
	38.333.360

	16
	Máy c​a FSC (Nhật bản)
	13.333.333
	11.111.100
	2.222.233

	17
	Xe ô tô cẩu
	130.000.000
	89.375.022
	40.624.978

	18
	TD 85-05 (Tàu PV SX)
	185.462.478
	90.650.718
	94.811.760

	19
	Sàn phóng dạng
	59.737.628
	47.790.096
	11.947.532

	20
	Hệ phun sơn cát
	85.149.115
	34.059.648
	51.089.467

	21
	Xe triền + xe hào số 4
	66.415.150
	44.276.784
	22.138.366

	22
	Máy hàn KR500 PANASONIC
	41.927.340
	25.622.256
	16.305.084

	23
	Máy hàn VDM -1001(2 cái)
	81.677.960
	49.914.304
	31.763.656

	24
	Máy cắt tự động
	15.680.518
	9.582.540
	6.097.978

	25
	Máy uốn tôn  3 trục
	223.236.707
	102.316.808
	120.919.899

	26
	Nhà ở công nhân
	38.086.470
	19.043.220
	19.043.250

	27
	Xe triền
	61.859.485
	36.084.720
	25.774.765

	28
	Nhà để máy nén gió
	71.319.568
	22.924.161
	48.395.407

	29
	Máy hàn 1 chiều , 6 mỏ(VN)
	44.091.600
	15.921.958
	28.169.642

	30
	Máy tiện TAKISAWA
	67.500.000
	20.625.000
	46.875.000

	31
	Máy vi tính PIII(ASEAN)1.13+máy in
	12.594.000
	12.594.000
	0

	32
	Bờ kè công ty
	224.684.486
	37.447.410
	187.237.076

	33
	Máy điều hoà National
	13.269.600
	9.122.850
	4.146.750

	34
	Máy chấn tôn INOUE200T*2500
	142.000.000
	32.541.674
	109.458.326

	35
	Máy uốn ống đa năng
	33.922.960
	8.480.736
	25.442.224

	36
	Máy nén khí 100kw hiệu HITACHI
	95.127.993
	0
	95.127.993

	37
	Máy đo nồng độ Portable Combination Gas Indication GX7
	28.140.000
	13.543.054
	14.596.946

	38
	Máy hàn 6 mỏ(Nhật)
	44.164.400
	5.276.250
	38.888.150

	39
	Máy tiện OYAKIKAI đã qua sử dụng
	180.952.381
	8.280.828
	172.671.553

	40
	Xe triền số 1
	27.435.295
	25.850.340
	1.584.955

	41
	Gia công khung bệ đóng mới thân tầu
	42.501.958
	3.429.414
	39.072.544

	42
	Máy hàn 6 mỏ 1 chiều VDM - 1001
	45.000.000
	2.125.098
	42.874.902

	43
	Máy hàn 6 mỏ 1 chiều VDM - 1001
	45.000.000
	1.875.000
	43.125.000

	44
	Xuồng công tác
	37.653.250
	1.875.000
	35.778.250

	45
	May nén khí trục vít hiệu Kobenko 
	121.482.064
	1.568.884
	119.913.180

	46
	Xe triền
	38.968.894
	0
	38.968.894

	 
	Tổng cộng
	25.897.682.758
	7.122.884.535
	18.774.798.223


(Nguồn: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2006)

Đất đai thuộc quyền quản lý của Công ty:

Tại thời điểm lập Bản Cáo bạch, Công ty đang quản lý sử dụng tổng diện tích đất là 18.898 m2 (không kể đất để thực hiện dự án khu nhà ở) trong đó có 17.500 m2 là đất thuê và 1.398 m2 là đất giao. Cụ thể như sau: 

- Tại số 16 Ngô Quyền, Hải Phòng: 17.500 m2 (đất thuê).

- Cửa hàng xăng dầu số 1 số 97 Hạ Lý, Hải Phòng: 745 m2.

- Cửa hàng xăng dầu số 2 thị trấn Núi Đối, Kiến Thuỵ, Hải Phòng: 320 m2.

- Cửa hàng xăng dầu số 3 thị trấn huyện An Lão, Hải Phòng: 333 m2.

11.  Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Bảng 12: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2006-2008

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Kế hoạch
	% tăng trư​ởng
	Kế hoạch
	% tăng trưởng
	Kế hoạch
	% tăng trư​ởng

	Vốn điều lệ (triệu đồng)
	17.400
	-
	17.400
	-
	17.400
	-

	Doanh thu thuần (triệu đồng)
	87.113
	16%

510
	101.051
	16%
	117.219
	16%

	LN trước thuế (triệu đồng)*
	4.050
	10%
	4.496
	11%
	5.035
	12%

	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
	3.544
	10%
	3.934
	11%
	4.406
	12%

	Tỷ lệ LN sau thuế/Dthu thuần
	4,07%
	-
	3,89%
	-
	3,76%
	-

	Tỷ lệ LN sau thuế/Vốn điều lệ
	20,37%
	-
	22,61%
	-
	25,32%
	-

	Mức chi trả cổ tức dự kiến
	14%
	-
	15%
	-
	16%
	-


(*: Trong các năm 2006-2008, Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN giảm 50% với mức thuế suất do được ưu đãi khi đăng ký trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.)

Theo Điều lệ Công ty, trước khi chia cổ tức cho các cổ đông, lợi nhuận sau thuế phải trích lập các quỹ:

Quỹ dự phòng tài chính: ít nhất bằng 5% lợi nhuận ròng để bổ sung dự trữ tài chính cho năm sau cho đến mức bằng 10% vốn điều lệ thì thôi trích quỹ này.

Các quỹ khác do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa vào kết quả kinh doanh hàng năm.

12.  Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên

Trong ba năm 2006-2008, Công ty lập kế hoạch tăng doanh thu 16%, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước 1%. Có thể nói, Công ty vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng của năm 2005 so với năm 2004. Để thực hiện kế hoạch này, biện pháp chủ yếu là Công ty duy trì tất cả các mảng hoạt động chính gồm vận tải xăng dầu đường thuỷ, kinh doanh thương mại xăng dầu, sửa chữa đóng mới tàu và đẩy nhanh hoàn thành dự án khu nhà ở; đồng thời với việc kiểm soát, tiết kiệm chi phí. Từ 01/09/2006, giá cước vận tải đường thuỷ đã được điều chỉnh tăng nhưng chi phí đầu vào của Công ty với nhiêu liệu sử dụng là dầu Diesel vẫn ổn định, là một điều kiện để Công ty tăng doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới. 

Ngoài ra, để nâng cao tốc độ tăng trưởng của các năm kế hoạch và tạo tiền đề phát triển mạnh trong các năm tiếp theo, Công ty còn đề ra và tiến hành thực hiện các hành động sau:      

· Tiếp tục đầu tư phát triển đội tàu thuỷ: Trong các năm qua mặc dù Công ty đã chú trọng đầu tư phát triển đội tàu thuỷ và nâng cao năng lực vận tải bằng việc đóng mới và hoán cải các phương tiện đang có, tuy nhiên vẫn chỉ đáp ứng được chưa đến 90% nhu cầu vận tải xăng dầu đường thuỷ nội địa các tỉnh phía Bắc của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho công ty trong những năm qua nên tiếp tục là lĩnh vực ưu tiên đầu tư của công ty.

· Đầu tư phát triển đội tàu ven biển  để đáp ứng nhu cầu của thị trường và đa dạng hoá hoạt động kinh doanh. Hiện công ty đã lập Báo cáo nghiên cứu khả khi Dự án đầu tư tàu chở dầu 1.100 m3 vận chuyển tuyến B12 - Nghệ An với vốn đầu tư khoảng 4 tỷ đồng. 

· Mở rộng hoạt động sửa chữa, đóng mới phương tiện thuỷ: Hiện nay nhu cầu đóng mới phương tiện thuỷ trên địa bàn Hải Phòng và cả nước rất cao. Nhiều công ty trong cùng lĩnh vực đã kín đơn hàng đến hết năm 2007. Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động này trong các năm tiếp theo. 

· Mở thêm các địa điểm bán xăng dầu: Với các địa điểm bán hàng có vị trí thuận tiện, trong khi phương tiện của người dân ngày càng tăng, hiệu quả do hoạt động kinh doanh xăng dầu mang lại sẽ tăng trong những năm tới.

· Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, sau khi đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, công ty có thể phát hành thêm cổ phiếu để nâng vốn điều lệ. Nguồn vốn huy động được sẽ dùng để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

13.  Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng là một tổ chức tư vấn tài chính và chứng khoán chuyên nghiệp. Chúng tôi đã tiến hành thu thập thông tin, phân tích đánh giá để đưa ra những nhận định về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng .

Trong nhiều năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam đạt được những thành tựu rất to lớn. Tốc độ tăng trưởng GDP luôn ở mức trên 7,5% - đây là tốc độ cao trong khu vực và trên thế giới. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng kéo theo thị trường tiêu dùng ngày càng mở rộng. Việc chính thức gia nhập AFTA và nỗ lực gia nhập WTO vào thời gian tới được đánh giá là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, đặc biệt với các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến xăng dầu - nguyên liệu tiêu dùng và nguyên liệu sản xuất quan trọng.

Theo số liệu thống kê, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam trong 10 năm trở lại đây tăng trung bình 11% năm, tức là khoảng gấp rưỡi tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong đó Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, đơn vị hiện nắm cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, chiếm khoảng 60% lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước. Đây chính là tiền đề quan trọng tạo cơ hội cho Công ty phát triển hoạt động vận tải truyền thống trong các năm tiếp theo.

(Nguồn số liệu: http://www.vietstock.com.vn/; http://www.petrolimex.com.vn/)

Ngoài ra với lợi thế địa lý của nước ta, hoạt động vận tải đường thuỷ cũng đang phát triển rất mạnh cùng với tốc độ phát triển của các hoạt động thương mại. Đó là điều kiện cho việc mở rộng hoạt động đóng mới sữa chữa phương tiện thuỷ của Công ty. Và thực tế cũng cho thấy doanh thu của hoạt động này luôn có mức tăng trưởng ổn định hàng năm.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty được xây dựng trên cơ sở các điều kiện hoạt động hiện tại của Công ty có tính toán đến một tỷ lệ tăng trưởng thận trọng về năng lực sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ cũng như tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam - một nền kinh tế được coi là năng động và được dự báo sẽ có những bước phát triển trong thời gian tới.  

Như vậy, nếu không có những tác động bất thường tới nền kinh tế và tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì kế hoạch lợi nhuận Công ty đề ra cho giai đoạn 2006-2008 là khả thi. Kế hoạch chi trả cổ tức sẽ đảm bảo cho các cổ đông một mức thu nhập tốt và đảm bảo cho doanh nghiệp có nguồn lợi nhuận tích luỹ cho tái đầu tư mở rộng sản xuất.

14.  Những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký

Công ty đang thực hiện dự án Khu nhà ở tại Đông Hải, An Hải, Hải Phòng. Công ty đã ký kết 67 Thoả thuận bán nhà. Các bên mua nhà đã ứng trước tổng số tiền 12,698 triệu đồng, tương ứng 47,22% số tiền của thoả thuận. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được công ty tiến hành khẩn trương và dự kiến cuối năm 2007 sẽ bàn giao cho các bên mua nhà.

15.  Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có  thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký

Hiện tại, các thông tin thu thập được của tổ chức tư vấn cho thấy Công ty không vướng vào bất kỳ một vụ tranh chấp, kiện tụng nào và cũng không có thông tin liên quan nào có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán của Công ty. 

IV. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG Ký giao dịch

1.  Loại chứng khoán:


Cổ phiếu phổ thông



2.  Mệnh giá:




10.000 VNĐ/cổ phiếu
3.  Tổng số chứng khoán: 

1.740.000 cổ phiếu
4.  Giá giao dịch dự kiến:

13.500 đồng/cổ phiếu
5.  Phương pháp tính giá:

Giá trị sổ sách 

Trên cơ sở số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty, giá trị sổ sách được tính cụ thể như sau:

Tại thời điểm 31/12/2005

	Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu thường
	=
	[Vốn chủ sở hữu - Giá trị cổ phần ưu đãi]

	
	
	Tổng số cổ phiếu thường

	
	=
	[22.254.761.018 - 0]

	
	
	1.627.000

	
	=
	13.678 (đồng) 


Tại thời điểm 30/06/2006

	Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu thường
	=
	[Vốn chủ sở hữu - Giá trị cổ phần ưu đãi]

	
	
	Tổng số cổ phiếu thường

	
	=
	[23.470.795.594 - 0]

	
	
	1.740.000

	
	=
	13.489 (đồng)


Chú ý: Toàn bộ cổ phiếu của Công ty là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000Đ/CP.

6.  Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Hiện nay công ty chưa có cổ đông là thể nhân, pháp nhân người nước ngoài.

Tuy nhiên khi Công ty có cổ đông là người nước ngoài thì theo quy định hiện hành tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng chính phủ: mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào Công ty tối đa bằng 49% tổng số cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch của Công ty.

7.  Các loại thuế có liên quan 

    -  Thuế thu nhập doanh nghiệp:


Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng được thành lập trên cơ sở chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước (Xí nghiệp Sửa chữa tàu Hồng Hà trực thuộc Công ty Vận tải Xăng dầu đường thuỷ 1 - Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam) sang công ty cổ phần theo Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Công ty được Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 27/12/2000.

Công ty được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, theo đó Công ty được miễn thuế thu nhập trong 2 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và được giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. 



+ Năm 2001 và năm 2002: được miễn 100% thuế TNDN.



+ Từ năm 2003 đến 2006: được giảm 50% thuế TNDN.

    -  Thuế giá trị gia tăng:

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải, sửa chữa ngoài là 5%. Các loại hàng hoá, dịch vụ khác được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. 

Theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ban hành ngày 10/12/2003 hướng dẫn Nghị định sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng thì từ năm 2004, thuế suất thuế giá trị gia tăng của hoạt động xây lắp và kinh doanh bất động sản của công ty là 10% so với 5% trước đó.

    -  Thuế liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán:


Ngày 29/04/2005, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5248/TC-CST hướng dẫn tạm thời về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, theo đó các tổ chức thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán lần đầu tại TTGDCK Hà Nội sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như các tổ chức niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (quy định tại Công văn 11924-TC/CST ngày 20/10/2004). Tức là các tổ chức có chứng khoán được đăng ký lần đầu được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Năm giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế và thời gian giảm thuế được tính liên tục từ kỳ tính thuế mà tổ chức có chứng khoán được đăng ký giao dịch. Trường hợp thời gian giảm thuế của năm đầu chưa đủ 12 tháng do thời điểm đăng ký không phải đầu năm thì tổ chức đăng ký được giảm thuế trong kỳ tiếp theo.


Tuy nhiên, ngày 08/09/2006 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 10997/BTC-CST bãi bỏ Công văn 11924-TC/CST ngày 20/10/2004 và Công văn số 5248/TC-CST về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán kể từ ngày 01/01/2007. Các tổ chức đăng ký giao dịch trước ngày 01/01/2007 sẽ được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Cụ thể: 



+ Năm 2007 và năm 2008: được giảm 50% thuế TNDN.
Ngoài ra, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng - một trong những doanh nghiệp Hải Phòng đăng ký giao dịch trên TTGDCK Hà Nội trong năm 2006 - còn được hưởng các ưu đãi của UBND thành phố Hải Phòng là: cấp lại 50% số thuế TNDN của 01 năm sau khi doanh nghiệp đã được miễn giảm thuế TNDN theo quy định của Nhà nước khi niêm yết trên thị trường chứng khoán; hỗ trợ tối đa 100.000.000 đồng để chi phí kiểm toán 02 năm khi đăng ký niêm yết; hỗ trợ tối đa 50.000.000 đồng chi phí tư vấn, nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu trên thị trường. Cụ thể:


+ Năm 2007: được cấp lại tối đa 150.000.000 đồng chi phí kiểm toán và 

tư vấn.


+ Năm 2009: được cấp lại 50% thuế TNDN.
-  Thuế thu nhập đối với nhà đầu tư chứng khoán:

Tại thời điểm hiện nay, theo Thông tư 100/2004/TT-BTC ngày 20/12/2004 và Thông tư 72/2006/TT-BTC ngày 10/8/2006 bổ sung Thông tư 100/2004/TT-BTC ngày 20/12/2004, các nhà đầu tư là cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán và các khoản thu nhập khác từ đầu tư chứng khoán theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm 2006, Bộ Tài chính đã đưa ra xin ý kiến về dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân, theo đó các khoản thu từ cổ tức và chênh lệch mua bán chứng khoán sẽ phải chịu thuế. Do đó, khi Luật thuế thu nhập cá nhân được ban hành, các khoản thuế đối với nhà đầu tư chứng khoán sẽ tuân thủ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG Ký

1.  Tổ chức tư vấn đăng ký giao dịch

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HASECO)

Địa chỉ:


Số 24 Cù Chính Lan - Q.Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại:

(031) 3 821 405 / 3 842 335

Fax:



(031) 3 746 266

Email:


chungkhoanhaiphong@hn.vnn.vn
Website:


http://www.hpsc.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000553 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp ngày 05/09/2003.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 13/GPHĐCK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/10/2003.

Giấy phép hoạt động lưu ký số 17/GPHĐLK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/10/2003.

2.  Tổ chức kiểm toán

Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Trụ sở chính: 



Số 01 Lê Phụng Hiểu, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:


(84-4) 8 241 990



Fax: 



(84-4) 8 253 973


Quyết định chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán Số 322/QĐ-UBCK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2004.  

VI. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1.  Rủi ro về kinh tế

Tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam và thế giới có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến nhu cầu tiêu thụ cá nhân cũng như tiêu dùng xã hội, đặc biệt là nhu cầu về nhiên liệu. Nếu nền kinh tế phát triển mạnh thì nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu cho sản xuất và tiêu dùng sẽ tăng và ngược lại. Trong nhiều năm qua Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7,5% và dự kiến năm 2006 là trên 8%. Sự phát triển đó đã ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của ngành xăng dầu nói chung. Tuy nhiên, về chính sách quản lý vĩ mô, Chính phủ điều tiết thu nhập của các doanh nghiệp trong ngành bằng cơ chế linh hoạt của thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu theo diễn biến giá cả thế giới và khống chế mức giá trần cho từng thời kỳ. Do những biến động mạnh gần đây của giá xăng dầu, Chính phủ có thể sẽ áp dụng chính sách thả nổi giá xăng dầu trong tương lai, và nếu chính sách này được áp dụng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến ngành xăng dầu nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung vì xăng dầu là một nguyên liệu đầu vào quan trọng của rất nhiều ngành kinh tế.

Là một nước có nhiều thuận lợi về giao thông đường thuỷ với nhiều cảng biển, lại đang là nước có tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá cao nên nhu cầu vận tải thuỷ là rất lớn. Đây là điều kiện cho công ty phát triển lĩnh vực đóng mới sửa chữa thuỷ nhẵm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, khi Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới, lĩnh vực này bị cạnh tranh gay gắt  về nhiều mặt đặc biệt là về tiềm lực tài chính, về trình độ công nghệ ...  Nếu Công ty không có biện pháp nâng cao năng lực sản xuất, duy trì mạng lưới khách hàng  sẽ gặp nhiều khó đứng vững trước cạnh tranh.  

2.  Rủi ro về luật pháp

Hệ thống các văn bản pháp luật nước ta chưa đồng bộ, quá trình thực thi chưa hiệu quả, chính sách bảo hộ bản quyền sản phẩm chưa chặt chẽ; vì vậy còn tạo nhiều kẽ hở cho các hoạt động gian lận thương mại.

Là một công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bất cứ sự thay đổi nào của môi trường pháp lý (đặc biệt trong điều kiện Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 vẫn chưa có các văn bản hướng dẫn chi tiết) sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. 
3.  Rủi ro đặc thù

3.1  Rủi ro về chính trị


Trong hoạt động của Công ty, hoạt động vận tải và kinh doanh xăng dầu là hai hoạt động chiếm tỷ trọng doanh thu chính. Hoạt động của 02 lĩnh vực này chịu nhiều tác động của thị trường xăng dầu trên thế giới. 


Hiện nay các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC chiếm khoảng 3/4 trữ lượng dầu mỏ trên trái đất nên một sự thay đổi nhỏ trong chính sách của OPEC cũng sẽ ảnh hưởng đến giá dầu mỏ thế giới. Tuy nhiên, một số thành viên xuất khẩu dầu chính của OPEC lại nằm trong khu vực xung đột vũ trang kéo dài như I-rắc, Ixaren-Palestine (Trung Đông)…; hay nẵm trong vùng tiểm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn chính trị như I-ran, Venezuela,… Chính vì vậy, đã làm cho giá xăng dầu thế giới gần đây tăng rất mạnh, từ koảng 30 USD/thùng đầu năm 2002 lên đến khoảng 65 USD/thùng ở thời điểm cuối tháng 09/2005 - tức là tăng hơn 200% và lên đỉnh điểm gần 78 USD/thùng vào tháng 08/2006. Tương ứng với nó là giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Việt Nam cũng đã tăng xấp xỉ 200%-250%.


Trong thời gian tới, diễn biến giá dầu mỏ trên thị trường vẫn sẽ rất phức tạp, chỉ cần một biến động nhỏ cũng sẽ làm giá dầu mỏ dao động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty. 

3.2  Rủi ro ngành nghề

Hoạt động vận tải xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh truyền thống và thế mạnh của Công ty và có mức tăng trưởng cao hàng năm:

Trong hoạt động vận tải, yếu tố chi phí đầu vào như chi phí xăng dầu, chi phí bến bãi, chi phí thuyền viên,… sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận. Đặc biệt là chi phí xăng dầu, vốn nước ta phải nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, cấu thành một bộ phận khá lớn trong giá thành dịch vụ vận tải. Trong thực tế giá xăng dầu tăng mạnh trong 1 năm trở lại đây, chi phí vận chuyển đã tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó trong hoạt động vận tải, chất lượng cầu cảng, kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ sẽ tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thực tế hiện nay hệ thống cảng biểnViệt Nam có quy mô vừa và nhỏ, phân bố quy hoạch chưa tốt, luồng vào cảng có độ sâu chưa hợp lý,… Thêm vào đó là tình trạng thiếu đầu tư, khai thác vượt quá công suất trong nhiều năm - do tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế và hoạt động thương mại - nên một số đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, trong hoạt động kinh doanh Công ty có thể bị ảnh hưởng về thời gian và chi phí ngoài dự tính khi tàu phải lưu tại cảng lâu hơn dự kiến. 

Hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu:

Việt Nam là một nước đang phát triển với tốc độ cao và với hơn 80 triệu dân nên nhu cầu tiêu dùng mặt hàng xăng dầu là rất lớn. Nhưng cùng với nó là sự phát triển thiếu quy hoạch của hoạt động bán lẻ xăng dầu do sự đầu tư ồ ạt của nhiều thành phần kinh tế cùng với nó là những hoạt động gian lận thương mại như bán xăng dầu kém chất lượng, gian lận về đồng hồ đo đếm,… Bên cạnh đó trong thời gian vừa qua, dưới tác động của sự tăng giá xăng dầu, một bộ phận dân cư và doanh nghiệp đã và đang chuyển sang các tiêu dùng các nguồn năng lượng thay thế như Gas, khí đột thiên nhiên, than,… cũng có thể sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong thời gian tới.

Hoạt động sửa chữa đóng mới tàu:

Với một quốc gia có đường biển dài và nhiều sông ngòi như Việt Nam, hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ có tiềm năng phát triển rất lớn; và cũng theo quy hoạch của Chính phủ, đến năm 2010 sẽ đưa ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam phát triển vào loại trung bình tiên tiến trong khu vực. Tuy nhiên ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam trước mắt còn phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu vốn, công nghệ kỹ thuật còn lạc hậu, nguyên liệu còn phải nhập chủ yếu từ nước ngoài,…
(Nguồn: http://irv.moi.gov.vn/KH-CN/thutoasoan/2005/7/14612.ttvn)
Hoạt động kinh doanh bất động sản:

Hoạt động kinh doanh bất động sản được Công ty bắt đầu triển khai từ năm 2002. Tính đến thời điểm này, Công ty mới tập trung triển khai một dự án là dự án phát triển khu nhà ở tại xã Đông Hải huyện Hải An, nay là quận Hải An thành phố Hải Phòng với tổng diện tích theo phê duyệt của Uỷ ban nhân dân thành phố là 67.522,6 m2.

Thị trường nhà đất Việt Nam sau một giai đoạn phát triển nóng những năm đầu thế kỷ hiện nay đã rơi vào tình trạng “đóng băng”. Nguyên nhân là việc ra đời của Luật Đất đai năm 2003 cùng một loạt văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành trong một số năm tiếp theo. Trong đó quan trọng nhất chính là Nghị định 181/2004/NĐ-CP năm 2004 của Chính phủ với quy định ‘không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở’. Điều này đã làm các doanh nghiệp có dự án bất động sản gặp nhiều khó khăn vì để xây dựng được nhà ở sẽ cần một lượng vốn lớn mà không phải doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được nhất là trong điều kiện các ngân hàng đang thắt chặt tín dụng với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tính đến năm 2006, giá đất và bất động sản đã có dấu hiện giảm sút so với các năm trước và nhu cầu giao dịch bị chững lại. Và thực tế một loạt động thái của các cơ quan ban ngành trong thời gian qua như lập đoàn kiểm tra đi các tỉnh, quy định chặt chẽ hơn trong việc thực hiện các dự án về nhà ở,… cũng cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc lập lại trật tự trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Cùng với những biến động trong, hoạt động kinh doanh bất động sản còn gặp một số rủi ro liên quan đến thủ tục hành chính và nhất là công tác giải phóng mặt bằng luôn gặp nhiều khó khăn. Trong điều kiện vốn đầu tư cho hoạt động này lớn và thường bao gồm một phần đáng kể là vốn chiếm dụng và vay nợ của các doanh nghiệp nên tình trạng kéo dài, mà thường không thể tránh khỏi, trong việc thực hiện dự án sẽ làm tăng chi phí đầu tư và rủi ro cho doanh nghiệp.

3.4  Rủi ro tỷ giá

Các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty chủ yếu dược thanh toán bằng đồngViệt Nam nên có thể nói rủi ro biến động tỷ giá chưa có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của Công ty.

3.5  Rủi ro lãi suất


Với những dự án mà Công ty đang dự định triển khai, việc huy động vốn dưới hình thức đi vay là một lựa chọn phải thực hiện. Trong điều kiện đó, sự biến động của lãi suất ngân hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí đầu vào của Công ty. 


Bước vào năm 2006, tình hình lãi suất trên thị trường có những diễn biến hết sức phức tạp. Bắt nguồn từ tỷ lệ lạm phát cao, cùng với cuộc đua tăng lãi suất huy động tiền gửi của các ngân hàng thương mại, lãi suất huy động vốn của các ngân hàng đang tăng, tất yếu kéo theo lãi suất cho vay cũng sẽ tăng. Vì vậy, việc thẩm định các dự án đầu tư có dùng vốn vay cần phải được cân nhắc kỹ và lựa chọn thời điểm phù hợp. Bên cạnh đó công ty có thể lựa chọn huy động vốn thông qua các hình thức khác như phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu trên thị trường chứng khoán.

3.6  Rủi ro do khi tham gia thị trường chứng khoán

Việc đăng ký giao dịch trên trị trường chứng khoán sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Công ty nhưng cũng có nhiều mặt ảnh hưởng khác. Yêu cầu công khai hoá thông tin, tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán,... có thể làm gia tăng áp lực cạnh tranh và khối lượng công việc quản lý của Công ty. Bên cạnh đó, sự biến động giá chứng khoán mặc dù chủ yếu dựa vào các yếu tố nội tại của doanh nghiệp như hiệu quả sản xuất kinh doanh, chiến lược đầu tư dài hạn,… nhưng vẫn chịu sự tác động của các yếu tố khác như tâm lý nhà đầu tư, điều kiện thị trường,… do đó có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thường ngày của Công ty.   

4. Rủi ro khác

 
Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, địch hoạ, dịch bệnh, chiến tranh,... cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; ví dụ ảnh hưởng của hạn hán, bão, cháy rừng,.. có thể tác động đến nguồn cung cấp nguyên liệu và hàng hoá hoặc phá huỷ tài sản, cơ sở vật chất của doanh nghiệp. Để hạn chế tối đa thiệt hại, công ty có thể áp dụng chính sách mua bảo hiểm và đầu tư thích đáng cho công tác phòng chống cháy nổ. 

VII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: 


Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: 

Sổ cổ đông của Công ty tại thời điểm 30/09/2006

3. Phụ lục III: 

Nghị quyết của ĐHCĐ về đăng ký giao dịch cổ phiếu 

4. Phụ lục IV: 

Báo cáo kiểm toán năm 2005

5. Phụ lục V:

 
Báo cáo tài chính Quý II năm 2006 của Công ty

6. Phụ lục VI:

Thư xác nhận số vốn điều lệ của kiểm toán độc lập
	Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giám đốc công ty

Nguyễn Văn Hùng



	Trưởng Ban Kiểm soát

Mai Thế Cung
	
	trưởng phòng kế toán

Phạm Thị Ngọc Anh
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CH Xăng dầu Hạ Lý
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Phòng Kinh doanh





Phòng Tổ chức - Hành chính





Phòng Kế toán Tài chính





Ban Giám đốc





Ban kiểm soát
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